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Kế hoạch  Kiểm tra nội bộ trường học
Năm học 2016 - 2017
-  Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ - UBND ngày 14/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 ;
- Căn cứ Hướng dẫn số 418/HD - PGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kinh Môn về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non huyện Kinh Môn năm học 2016 -2017;
- Căn cứ yêu cầu đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành theo quyết định số 02/2008/QĐ-BGD & ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hiệu trưởng nhà trường;
- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, nhà trường trường Mầm non Phúc Thành  xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016 - 2017 như sau:

A . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
* Thuận lợi:

- Đội ngũ CBGV của trường luôn đoàn kết, trẻ, khoẻ, nhiệt tình, tâm huyết có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Một số giáo viên trẻ tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục.

          Tổng số CBGV, NV : 17 người

Trong đó : QL: 03 người;     GV:   12 người;  NV:  2 người

Trình độ chuyên môn: Đạt chuẩn 100%; Trên chuẩn 15/17 đạt 88 % ;

Trong đó: 
+ Đại học: 14 người



+ Cao đẳng: 01 người



+ Trung cấp: 02 người  ( 01 đ/c đang theo học đại học)

Số CBGV là Đảng viên: 09 đ/c

- Các lớp MG trong trường đều được tách đúng độ tuổi, thuận lợi cho việc triển khai thực hiện chương trình. Đa số các cháu đi học đều, có nề nếp, mạnh dạn trong học tập và vui chơi. 

- Lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm ủng hộ mọi phong trào hoạt động của nhà trường.

- Các cấp quản lý chuyên môn luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ về chuyên môn.

- Cha mẹ học sinh tin tưởng, tích cực tham gia ủng hộ các phong trào hoạt động của nhà trường , tích cực ủng hộ phong trào XHHGD.

Các phòng học đều được trang bị đủ bàn ghế, tủ, giá, loa đài, đồ dùng phục vụ cho chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
*. Khó khăn:

- Trình độ chuyên môn, tay nghề của giáo viên không đồng đều. Việc nắm bắt phương pháp giáo dục mầm non mới của một số giáo viên còn chậm .

- Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của một số giáo viên còn hạn chế;

B Mục đích NHIỆM VỤ:

I. Mục đích- yêu cầu :

- Tăng cường phát hiện phát huy nhân tố tích cực, chấn chỉnh và xử lý kịp thời mọi biểu hiện tiêu cực trong nhà trường. 
    - Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động chuyên môn giảng dạy và học tập trong trường; phát hiện các tập thể, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật.

    - Qua kiểm tra đôn đốc, thúc đẩy các ho¹t động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong nhà trường. Đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, củng cố và thiết lập trật tự kỷ cương trường học từ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

    - Kế hoạch kiểm tra tập trung vào các nội dung trọng tâm: §ổi mới công tác quản lÝ và nâng cao chất lượng giáo dục; Thực hiện chương trình và qui chế chuyên môn; Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh; Thực hiện quy chế dân chủ và công khai trong nhà trường; Công tác quản lý tài chính, thu góp; Các điều kiện phục vụ dạy và học; Thực hiện luật phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp dân.
- Trong quá trình kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, tình hình nhà trường trong mối quan hệ chung và tiêu chuẩn đánh giá nhà trường. Khẳng định những mặt đã làm được và có biện pháp khắc phục  hạn chế yếu kém, đồng thời kiến nghị với các cấp quản lý điều chỉnh bổ sung các chính sách, quy định cần thiết phù hợp.

         - Hoạt động kiểm tra phải tuân thủ theo pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; không làm cản trở các hoạt động bình thường của nhà trường và các cá nhân được kiểm tra.
Hoạt động kiểm tra nội bộ phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các đối tượng, tổ chức kiểm tra, đa dạng về cách thức, sâu sắc về nội dung và có hiệu quả cao.


II. NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Luật thanh tra năm 2010, Luật khiếu nại, Luật tố cáo 2011, Luật phòng chống tham nhũng, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các văn bản pháp luật khác.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành giáo dục trong nhà trường.

3. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.


III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:


1. Kiện toàn Ban kiểm tra 

- Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác kiểm tra năm học 2015 - 2016, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện, triển khai kế hoạch kiểm tra năm học 2016 - 2017 cho cán bộ, giáo viên nắm được.


- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp cho các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ trường học, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra.


- Tạo điều kiện đầy đủ cho các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ trường học về hồ sơ, tài liệu, sổ sách phục vụ công tác kiểm tra, sắp xếp công việc tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện theo nhiệm vụ phân công.

     
- Tuyên truyền phổ biến, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các văn bản pháp luật khác đến toàn thể CBGV- NV trong nhà trường.


- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban kiểm tra nội bộ.


2 . Các hoạt động kiểm tra.


2.1. Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ.


2.1.1. Kiểm  tra toàn diện các nhóm lớp:


* Kiểm tra toàn diện các mặt công tác của giáo viên:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của trường.


- Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các chuyên đề.


- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ:


+ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn: Các loại hồ sơ sổ sách của nhóm, lớp, giáo án và các hồ sơ khác có liên quan của giáo viên.


+ Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.


+ Kiểm tra dù giờ lên lớp của giáo viên: Dự 3 tiết, phân tích, đánh giá, xếp loại giờ dạy.


+ Kiểm tra công tác chủ nhiệm:


- Việc huy động và duy trì sĩ số lớp, sĩ số trẻ ăn bán trú, công tác kiểm tra phân công.

- Kiểm tra việc cho trẻ ăn bán trú, thu - chi tài chính công khai về tiền ăn hàng tháng ở các nhóm lớp, quyết  toán với  bếp ăn, kiểm tra vệ sinh ATTP hàng ngày, kiểm tra chất lượng các bữa ăn của trẻ.


- Công tác vệ sinh môi trường, trang trí lớp, làm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường cho trẻ hoạt động, trải nghiệm.


- Rèn nề nếp thói quen và hình thành kỹ năng sống, giáo dục đạo đức thẩm mỹ, thể chất cho trẻ.


- Công tác vệ sinh, chăm sóc, đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh cho trẻ.


-Việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, sử dụng điện nước...


- Công tác tuyên truyền chăm sóc, giáo dục trẻ và vận động xã hội hoá giáo dục.


- Công tác tự học tập bồi dưỡng chuyên môn.


- Công tác kiệm nhiệm khác của giáo viên.


* Ngoài việc tiến hành thanh tra các nội dung trên, sẽ đi sâu thanh tra một số chủ đề:

+ Các giải pháp của nhóm lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.


+ Thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng PTVĐ cho trẻ trong trường mầm non, về ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng.


- Việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy trong tổ chức hoạt động học tập và vui chơi, sử dụng thiết bị dạy học trong kiểm tra đánh giá.


- Công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, xếp loại giáo viên theo tinh thần cuộc vận động "Hai không"

2.1.2.Kiểm tra chuyên đề:

a. Kiểm tra phó hiệu trưởng:


- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học.


- Hồ sơ sổ sách và các loại kế hoạch chỉ đạo chuyên môn theo quy định.

- Kiểm tra việc đánh giá xếp loại, bồi dưỡng giáo viên.


- Kiểm tra các nhiệm vụ khác được phân công.

b. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên:

* Kiểm  tra hoạt động sư phạm của giáo viên gồm 2 nội dung:


+Tập trung kiểm tra đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống,tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật; chấp hành nội quy của nhà trường; ý thức đấu tranh chống, tham nhũng; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; Tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân, học sinh, không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm của học sinh. 

+ Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao:

      Nghiệp vụ sư phạm

Thực hiện quy chế , quy định về chuyên môn.

Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, vệ sinh ATTP.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

- Tổ chức thanh tra kiểm tra nghiêm túc, đảm bảo đúng qui trình, đánh giá sát thực, phân loại được giáo viên, làm tốt khâu nhận xét, góp ý rút kinh nghiệm cho cán bộ giáo viên được kiểm tra, qua đó có tác dụng tích cực thúc đẩy giáo viên tiến bộ.


c.Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn:


- Công tác quản lý của tổ trưởng.


- Hồ sơ chỉ đạo chuyên môn.


- Nề nếp, chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ của tổ.


- Kiểm tra việc thăm lớp, dự giờ.


- Chất lượng giảng dạy của tổ chuyên môn.


g.Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trµo thi đua và các chuyên đề.( Lồng ghép vào các đợt kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất)


- Kiểm tra việc thực hiện cam kết của giáo viên đăng ký đầu năm về thực hiện các cuộc vận động  “ Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thày giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Khắc phục tình trạng phát âm lệch chuẩn L/N”và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, phong trào “ Hai tốt”. Tiếp tục nâng cao chất lương việc tích hợp các nội dung  : Giáo dục an toàn giao thông, Giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo Việt Nam, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.....thực hiện chuyên đề " Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận độngcho trẻ trong trường MN".

h- Kiểm tra hoạt động và sự phối hợp hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.


y - Tự kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng.
   
- Thực hiện giải pháp đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác xây dựng, quản lí, đánh giá và sử dụng đội ngũ. Thực hiện Quy chế công khai, Quy chế dân chủ của Bộ GD&ĐT. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Thực hiện chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh. Công tác kiểm tra nội bộ. Công tác xã hội hóa giáo dục và phối hợp với các tổ chức, lực lượng trong và ngoài nhà trường...


- Hồ sơ sổ sách thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp. Việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học...

2.2. Kiểm tra hành chính:


a. Kiểm tra việc thực hiện 3 công khai ( Theo thông tư 09):

   
 - Tự kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT; Hướng dẫn số 1039/HD-LN ngày 22/8/2014 của Liên ngành : Giáo dục - Tài chính tỉnh hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


b.Kiểm tra cở sở vật chất, tài chính.


- Việc bảo quản sử dụng CSVC: ĐÊt đai, phòng học bàn ghế, sách và thiết  bị dạy học, việc đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các biện pháp phòng chống cháy nổ, việc sử dụng điện, nước... Đánh giá công tác quản lý sử dụng, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, việc bảo quản thiết bị hàng năm phòng chống thất thoát tài sản.

- Tài chính:


+ Việc thực hiện ghi chép theo dõi thu – chi sổ sách kế toán, việc thực hiện nguyên tắc tài chính, thực hiện chế độ chính sách luật tài chính.


+ Việc quản lý, mua sắm, bảo quản và sử dụng trang thiết bị đồ dùng.


+ Sử dụng đúng các nguồn vốn thực hành tiết kiệm.

+ Kiểm tra việc tiếp nhận quản lý học sinh, quản lý hồ sơ sổ sách nhóm lớp.

+ Kiểm  tra công tác quản lý tài sản, tài chính:


+ Kiểm tra việc tổ chức mua sắm đồ dùng học tập cho học sinh ở tại nhóm lớp.


+ Tăng cường thanh tra công tác quản lý các khoản thu góp theo qui định của UBND tỉnh. Trấn chỉnh tình trạng huy động đóng góp của phụ huynh trái với qui định thông qua hội cha mẹ học sinh.


+ Kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận và triển khai các chủ trương văn bản, chỉ thị các ngành tới giáo viên, nhân viên.

3. Tổ chức kiểm tra

3.1. Chỉ tiêu: 


- 100%  cán bộ, gíáo viên, nhân viên được kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra chuyên đề và đột xuất. Việc kiểm tra, đánh giá mỗi cá nhân được chia ra ở nhiều thời điểm khác nhau trong cả năm học.

- Mỗi tổ chuyên môn và các bộ phận được kiểm tra ít nhất 3 lần/ năm.


3.2.Biện pháp: 


- Thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường.


- Xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể từng tháng phổ biến kế hoạch cho tập thể trường biết để mọi người có kế hoạch sắp xếp chủ động trong công việc.


- Thường xuyên phổ biến các văn bản hướng dẫn, kiểm tra của cấp trên và các qui định đối với nhà trường.


- Xây dựng tiêu chí đánh giá để làm căn cứ xem xét đối chiếu kết quả trong hoạt động thực tế của giáo viên.


- Đảm bảo nguyên tắc trong kiểm tra:


+ Giáo viên chấp hành triệt để đối với quyết định kiểm tra của Hiệu trưởng.


+ Kế hoạch công tác kiểm tra gắn với kế hoạch năm học của nhà trường nhằm đảm bảo việc kiểm tra có hiệu quả.


+ Kiểm tra nghiêm túc, không thiên vị hay thành kiến vì tình cảm cá nhân, đánh giá đúng thực chất đảm bảo sự công bằng dân chủ.


- Phương pháp kiểm tra:


+ Xác định đối tượng và điều kiện kiểm tra.


+ Xác định rõ mục đích, nhiệm vụ kiểm tra.


+ Ghi chép đầy đủ diễn biến, kết quả hoạt động, xây dựng hệ thống câu hỏi thăm dò người được kiểm tra về trình độ nhận thức vấn đề, kỹ năng phân tích, tổng hợp tôn trọng ý kiến đúng của người được kiểm tra, tránh áp đặt.


+ Phân tích kết quả trên trẻ, sản phẩm của trẻ, đánh giá qua hồ sơ.


+ Tham khảo ý kiến: Thu thập nắm bắt các ý kiến của cán bộ, giáo viên phảm ảnh của phụ huynh học sinh, quần chúng nhân dân để đánh giá...


- Lưu giữ kết quả kiểm tra, chỉ ra những ưu điểm, tồn tại của người được kiểm tra, có tư vấn kịp thời giúp họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt yếu để nâng chất lượng hiệu quả công việc. Đồng thời người quản lý có thể điều chính, bổ sung kế hoạch hoặc phương hướng chỉ đạo phù hợp.

         - Việc tổ chức kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra chuyên đề của mỗi cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên được tiến hành trong một thời điểm từ 5 đến 7 ngày, được thông báo cho cá nhân biết trước 1 tuần.


- Sau kiểm tra, tiến hành đánh giá xếp loại ngay về chuyên môn nghiệp vụ (hoặc xếp loại qua kiểm tra chuyên đề); sau khi kết thúc năm học sẽ tiến hành xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và xếp loại toàn diện cho mỗi cá nhân ở trong sổ kiểm tra Hiệu trưởng.

3.3. Về hồ sơ.

* Hồ sơ công tác kiểm tra của nhà trường gồm có:


- Kế hoạch kiểm tra năm học 2016 - 2017 của nhà trường.

- Sổ kiểm tra của Hiệu trưởng (theo mẫu của Sở Giáo dục).


- Tập biên bản kiểm tra xếp loại chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; biên bản kiểm tra chuyên đề, biên bản vi phạm nội quy, quy chế; các bài kiểm tra khảo sát của học sinh.

- Sổ ghi chép đánh giá nhận xét của các đoàn Thanh tra, kiểm tra cấp trên.


- Sổ theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp cụng dân.


4. Tổ chức thực hiện.

- Căn cứ kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường, yêu cầu các tổ chuyên môn, các bộ phận niên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch.


- Thực hiện tốt các chế độ báo cáo định kỳ, hàng tháng và đột xuất theo đúng quy định.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016 – 2017 của nhà trường, quán triệt tới toàn thể , cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
                                                                Hiệu trưởng
                                                     Nguyễn Thị Mai 
C. Kế hoạch kiểm tra NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC hàng tháng

năm học 2016 – 2017
	Thời gian
	Nội dung
	Nhóm lớp( người) được

kiểm tra
	Người tham gia kiểm tra

	Tháng 8/2016
	- Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ năm học mới
	    - 09 nhóm lớp
	BGH

	Tháng 9/2016
	- Kiểm tra tình hình đầu năm học và thực hiện quy chế công khai.

	   - 09  nhóm lớp

	BGH.



	Tháng 10/2016
	- Kiểm tra chuyên môn nghiệm vụ của giáo viên.

- Chuyên đề
	- Lương Thị Oanh
 - Ngô Thị Ly 
- Nguyễn Thị Hà (y tế)
   
	- Ban kiểm tra
- Hiệu trưởng

	Tháng 11/2016

	- Kiểm tra chuyên môn nghiệm vụ của giáo viên.

- Chuyên Đề

	- Hoàng Thị Hoài 

- Phạm Thị Vân Oanh
- Nguyễn Thị Lý
	Ban KT Nội Bộ
- Hiệu trưởng

	Tháng 12/2016
	- Kiểm tra chuyên môn nghiệm vụ của giáo viên.
- Chuyên đề
	 - Trần Thị Huế
- Nguyễn Thị Hà Vân
- Đỗ Thị Lan

	Ban KT Nội Bộ
Hiệu trưởng

	Tháng 01/2017
	- Kiểm tra chuyên môn nghiệm vụ của giáo viên.

- Kiểm tra thực hiện chương trình, kiểm tra đánh giá cuối học kỳ I
- Chuyên đề
	- Dương Thị Thược
- Chu Thị Vân
- 09 nhóm lớp

- Nguyễn Thị Toan ( KT)
	Ban KT Nội Bộ
Hiệu trưởng

	Tháng 02/2017
	- Kiểm tra chuyên môn nghiệm vụ của giáo viên
- Kiểm tra chuyên đề


	- Nguyễn Thị Lan Hương
- Phạm Thị Nhuần 

	Ban KT Nội Bộ
- Hiệu trưởng

	Tháng 03/2017
	- Kiểm tra chuyên môn nghiệm vụ của giáo viên

	- Nguyễn Thị Thảo
- Tạ Thị Xuân


	Ban KT Nội Bộ

	Tháng 04/2017
	- Kiểm tra chuyên môn nghiệm vụ của giáo viên.

	- Phạm Thị Huế

	Ban KT Nội Bộ


	Tháng 05/2016
	- Kiểm tra thực hiện chương trình, kiểm tra đánh giá cuối năm học

- Kiểm tra đánh giá xếp loại nhóm lớp,häc sinh.


	09 nhóm lớp

Các lớp mẫu giáo 5 tuổi + 4 Tuổi + 3 Tuổi + Nhà trẻ


	Ban KT Nội Bộ
BGH


* Ghi chú: Kế hoạch kiểm tra đột xuất sẽ thực hiện trong bất kỳ thời điểm nào của năm học



                                                                  Hiệu trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Mai 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC BỮA ĂN CHO TRẺ

CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON
Họ và tên giáo viên: ………………………………………………………………

Lớp (nhóm trẻ):…………………………………………………………………...

Trường MN Phúc Thành    Huyện (TP, TX) Kinh Môn
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM ĐẠT

	1. Chuẩn bị

1.1. Địa điểm tổ chức bữa ăn sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo diện tích

1.2. Bố trí, sắp xếp bàn ghế ăn hợp lý, đảm bảo an toàn cho trẻ.

1.3. Có đầy đủ đồ dùng phục vụ cho giờ ăn của trẻ, đảm bảo vệ sinh, an toàn, phù hợp với lứa tuổi (dụng cụ chia ăn, đựng thức ăn, bát, thìa, đĩa, khăn lau, khăn ăn…)

1.4. Có bát, thìa riêng cho giáo viên để nếm thức ăn
	5

1

1

2

1
	

	2. Tổ chức giờ ăn

2.1. Trang phục của giáo viên gọn gàng, đảm bảo vệ sinh và  đeo khẩu trang khi chia đồ ăn cho trẻ.

2.2. Thực hiện việc chia ăn cho trẻ đúng quy định: đảm bảo an toàn, vệ sinh; đúng khẩu phần; để dư 2 suất ăn đề phòng trẻ làm đổ hoặc nôn, trớ…

2.3. Giáo dục văn hóa ăn uống, thói quen giữ vệ sinh và tự phục vụ cho trẻ.

2.4. Tạo không khí thoải mái, vui vẻ cho trẻ trong giờ ăn.

2.5. Bao quát, xử lý tình huống kịp thời, quan tâm tới trẻ mới đi, trẻ bị ốm, trẻ ăn chậm…

2.6. Thời gian tổ chức bữa ăn đảm bảo đúng quy định
	10

1

3

1

2

2

1
	

	3. Kết thúc

3.1. Trẻ ăn hết suất; trẻ biết (hoặc hợp tác với cô)  lau miệng, uống nước (hoặc đánh răng) sau khi ăn; biết tự phục vụ, lao động vệ sinh trong và sau khi ăn phù hợp với độ tuổi.

3.2. Đảm bảo vệ sinh sau khi ăn: Thu dọn đồ dùng, dụng cụ gọn gàng; lau chùi, sắp xếp bàn ghế, phòng nhóm ngăn nắp, sạch sẽ …
	5

3

2
	

	TỔNG ĐIỂM
	20
	


Ghi chú: Đạt 17- 20 điểm xếp loại Tốt; đạt 13- dưới 17 điểm xếp loại Khá; đạt 10- dưới 13 điểm xếp loại Đạt yêu cầu; đạt dưới 10 điểm xếp loại Không đạt yêu cầu.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Hạn chế:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


* Xếp loại:


Tổng điểm đạt:………./20; Xếp loại:………………………….

                                                          Ngày………tháng………….năm 201…

    ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA                                          NGƯỜI KIỂM TRA

          (Ký, ghi rõ họ tên)                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON
NĂM HỌC 2015 - 2016
Họ và tên người đánh giá: ...................................................., cấp đánh giá: ..........
Họ và tên giáo viên dạy: ……………………………………………………….....

Trường MN Phúc Thành    Huyện (TP, TX) Kinh Môn
Loại hoạt động:....................Tên đề tài:...................................................................

Dạy nhóm, lớp:…………………………………………………………………...

	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM ĐẠT

	1. Chuẩn bị

1.1. Giáo án trình bầy rõ ràng, đúng nội dung, có tính sáng tạo phù hợp với thực tế.
1.2. Có đủ đồ dùng cho cô và trẻ, đảm bảo tính sư phạm, thuận tiện, an toàn trong sử dụng
1.3. Địa điểm tổ chức hoạt động phù hợp, sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ hợp lý

	3
1
1

1

	

	2. Nội dung:
2.1. Giáo viên nắm chắc yêu cầu và kiến thức cơ bản của hoạt động
2.2. Kiến thức đảm bảo chính xác, hệ thống, khoa học theo đặc trưng của hoạt động.
2.3. Lựa chọn nội dung giáo dục tích hợp hợp lý, phù hợp, hiệu quả, gắn với đời sống thực tế xung quanh trẻ

	6
1

3

2

	

	3. Phương pháp
3.1. Sử dụng linh hoạt các phương pháp phù hợp với đặc trưng và đảm bảo hiệu quả của hoạt động.
3.2. Hình thức tổ chức hoạt động phù hợp với các đối tượng, phát huy tính tích cực của trẻ, quan tâm đến trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có)
3.3 Bao quát lớp học, đảm bảo an toàn cho trẻ, xử lý các tình huống sư phạm khéo léo, kịp thời

3.4 Khai thác, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học thiết thực, hiệu quả.

3.5 Đảm bảo thời gian của hoạt động, phân bố thời gian hợp lý

3.6 Lời giảng mạch lạc, truyền cảm, không ngọng, lắp

3.7 Tác phong nhẹ nhàng, linh hoạt, tình cảm, yêu thương, tôn trọng trẻ.
	8
1
1
1

1

1

2

1


	

	4. Kết quả:

4.1. Hoạt động diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý của trẻ.

4.2. Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động trong giờ học

4.3 Đa số trẻ đạt được kiến thức, kỹ năng theo mục tiêu của hoạt động.


	3
0.5

1.0
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	TỔNG ĐIỂM
	20
	


Ghi chú: Đạt 17- 20 điểm xếp loại Giỏi; đạt 13- dưới 17 điểm xếp loại Khá; đạt 10- dưới 13 điểm xếp loại TB; đạt dưới 10 điểm hoặc giáo viên ngọng, lắp xếp loại Không đạt yêu cầu.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Hạn chế:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


* Xếp loại:


Tổng điểm đạt:………./20; Xếp loại:………………………….

                                                                Ngày………tháng………….năm 201…

CHỮ KÝ CỦA GIÁO VIÊN                                       NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
      (Ký, ghi rõ họ tên)                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KHÁC


Họ và tên người đánh giá:........................................................................

Chức vụ: ..................................................................................................

Họ và tên người được đánh giá:...............................................................


Trường:  MN Phúc Thành - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương.


Nội dung kiểm tra, đánh giá: ...........................................................

Nhận xét, đánh giá chung:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
* Nhược điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Xếp loại:

..................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………….
                                                                                      Ngày...tháng.....năm 2015
    CHỮ KÝ CỦA GIÁO VIÊN                                       NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)
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